
  

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN CỦA NHẬT BẢN - 
KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 

Nguyễn Hồng Thu(*) 

Nông nghiệp, nông thôn luôn là những vấn đề được quan tâm ở tất cả 
các nước. ở những nước khác nhau, tuỳ theo cách giải quyết của mỗi 
nước trong quá trình công nghiệp hoá (CNH), mà vấn đề này tác động 
tích cực hay hạn chế đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết tập 
trung xem xét và nêu lên một số thành công trong chính sách giải quyết 
vấn đề nông nghiệp, nông thôn ở Nhật Bản – một nước phát triển nông 
nghiệp theo hướng thâm canh với trình độ cơ giới hoá, hoá học hoá, 
thuỷ lợi hoá và điện khí hoá vào hàng bậc nhất trên thế giới; nêu một 
số gợi mở chính sách cho Việt Nam. 

I. Phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Nhật Bản 

1. Về phát triển nông nghiệp 

a, Phát triển khoa học-kỹ thuật 
nông nghiệp 

Sau Chiến tranh thế giới II, kinh tế 
Nhật Bản bị tàn phá nặng nề, không chỉ 
sản xuất công nghiệp mà nông nghiệp 
cũng đạt ở mức rất thấp, nguyên liệu và 
lương thực trong nước thiếu thốn trầm 
trọng. Do vậy trong điều kiện đất chật 
người đông, để phát triển nông nghiệp 
Nhật Bản coi phát triển khoa học-kỹ 
thuật nông nghiệp là biện pháp hàng 
đầu. Nhật Bản tập trung vào các công 
nghệ tiết kiệm đất như: tăng cường sử 
dụng phân hoá học; hoàn thiện công tác 
quản lý và kỹ thuật tưới tiêu nước cho 
ruộng lúa; lai tạo và đưa vào sử dụng 
đại trà những giống kháng bệnh, sâu 
rầy và chịu rét; nhanh chóng đưa sản 
xuất nông nghiệp sang kỹ thuật thâm 

canh, tăng năng suất... Đây là một 
thành công quan trọng về định hướng 
đầu tư khiến cho sản xuất nông nghiệp 
vào năm 1950 đã được phục hồi xấp xỉ 
mức trước chiến tranh. Sản lượng tiếp 
tục tăng và tới năm 1953 đã vượt mức 
trước chiến tranh 30%. Sản lượng nâng 
cao là điều kiện thuận lợi để Nhật Bản 
thực hiện Chương trình HĐH sản xuất 
nông nghiệp.(*) 

Để phát triển khoa học-kỹ thuật 
nông nghiệp, Nhật Bản chủ yếu dựa vào 
các viện nghiên cứu nông nghiệp của 
Nhà nước và chính quyền các địa 
phương. Viện quốc gia về khoa học nông 
nghiệp được thành lập ở cấp Nhà nước 
là cơ quan có trách nhiệm tổng hợp gắn 
kết toàn bộ các viện nghiên cứu cấp 
ngành thành một khối. Bên cạnh đó, các 
viện nghiên cứu nông nghiệp cũng tăng 
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cường liên kết nghiên cứu với các trường 
đại học, các xí nghiệp tư nhân và các hội 
khuyến nông; liên kết với các tổ chức 
này và các tổ chức của nông dân để giúp 
nông dân tiếp cận công nghệ, trang 
thiết bị tiên tiến, giúp tăng năng suất, 
chất lượng, đảm bảo nông nghiệp tăng 
trưởng ổn định. 

b, Cải cách ruộng đất 

Cải cách ruộng đất năm 1945 và 
1948 đã tạo động lực kích thích mạnh 
mẽ nông nghiệp phát triển, mở rộng 
việc mua bán nông phẩm và tăng nhanh 
tích luỹ. 

Để duy trì, bảo vệ những vùng đất 
tốt dùng cho mục đích nông nghiệp, 
năm 1969 Nhà nước đã ban hành Luật 
Cải tạo và phát triển những vùng đất có 
khả năng mở rộng sản xuất nông 
nghiệp. Đến năm 1970, Luật Đất đai 
nông nghiệp và Luật Hợp tác xã nông 
nghiệp được sửa đổi bổ sung đã nới rộng 
quyền hạn cho thuê, phát canh đất sản 
xuất nông nghiệp cũng như quyền quản 
lý cho các tập đoàn và các hợp tác xã 
(HTX) nông nghiệp. Năm 1975, Nhật 
Bản quyết định thực hiện chính sách 
phát triển nông nghiệp toàn diện, bao 
gồm: đảm bảo an toàn lương thực; xem 
xét lại chính sách giá cả; hoàn thiện cơ 
cấu sản xuất, đẩy mạnh các công trình 
phúc lợi trong các làng xã. Đồng thời 
chương trình “Đẩy mạnh sử dụng đất 
nông nghiệp” được triển khai. Chương 
trình này được bổ sung vào năm 1980, 
và nhờ vậy nó giữ vai trò quan trọng 
trong việc hoàn thiện cơ cấu sản xuất 
nông nghiệp. 

Từng hộ sản xuất riêng lẻ, với quy 
mô quá nhỏ thì không thể có đủ điều 
kiện kinh tế và kỹ thuật để HĐH quá 
trình sản xuất nông nghiệp hàng hoá 

lớn. Năm 1995 số lượng nông trại giảm 
791 nghìn cái (giảm 18,7%) so với năm 
1985. Quy mô ruộng đất bình quân của 
một nông trại có sự thay đổi theo hướng 
tích tụ ruộng đất vào các trang trại lớn 
để tăng hiệu quả sản xuất. Xu hướng 
này thể hiện rõ nhất trong giai đoạn 
1990-1995, qui mô đất lúa bình quân/hộ 
tăng từ 7180m2  lên 8120m2. 

c, Phát triển sản xuất có chọn lọc, 
nâng cao chất lượng nông sản 

Bước ngoặt của chính sách nông 
nghiệp của Nhật Bản thực sự bắt đầu 
khi Luật Nông nghiệp cơ bản được ban 
hành vào năm 1961, với hai phương 
hướng chính sách chủ yếu: Phát triển 
sản xuất có chọn lọc, cụ thể là đẩy mạnh 
sản xuất những sản phẩm có nhu cầu 
tiêu thụ ngày càng tăng và giảm sản 
xuất những nông phẩm có sức tiêu thụ 
kém; Hoàn thiện cơ cấu nông nghiệp, kể 
cả việc phát triển những nông hộ và 
HTX có năng lực về quản lý kinh doanh 
và canh tác.  

Trong những năm 1960 và 1970, sự 
phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế 
Nhật đã đẩy thu nhập của nhân dân 
tăng đáng kể. Cũng trong thời gian này, 
lao động trong nông nghiệp giảm xuống 
khoảng 50%, song năng suất lao động 
lại tăng bình quân hàng năm 5-8% nhờ 
tăng cường cơ giới hoá và cải tiến quy 
trình kỹ thuật. Đây là tỷ lệ tăng bình 
quân cao nhất ở những nước phát triển. 

Các ngành thực phẩm chế biến phát 
triển, giúp cho người dân sống ở nông 
thôn có thêm nhiều việc làm, thu nhập 
được cải thiện, do đó Nhật Bản đã tạo 
cho mình một thị trường nội địa đủ lớn 
cho hàng hoá công nghiệp tích luỹ lấy đà 
chuyển sang xuất khẩu. Khi sản xuất 
hàng hoá lớn phát triển, Nhật Bản tập 
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trung đất đai, mở rộng quy mô sản xuất, 
phát triển nông hộ lớn hoặc trang trại để 
tạo điều kiện cơ giới hoá, tăng năng suất 
lao động, tăng khả năng cạnh tranh. 

d, Phát triển các HTX và các tổ chức 
kinh tế HTX dịch vụ 

Hợp tác xã có vị trí rất quan trọng 
trong phát triển nông nghiệp ở Nhật 
Bản. Hầu hết những người nông dân 
đều là xã viên của HTX nông nghiệp. 
Chính phủ rất coi trọng thể chế vận 
hành các HTX nông nghiệp và đã ban 
hành, thực hiện nhiều chính sách giúp 
đỡ phát triển, không ngừng mở rộng quy 
mô sản xuất nhằm giúp người nông dân 
thoát khỏi cảnh đói nghèo và cùng hội 
nhập vào nền kinh tế thế giới. Theo 
Luật Hợp tác xã nông nghiệp, năm 1972 
Liên hiệp các HTX nông nghiệp quốc gia 
Nhật Bản chính thức được thành lập và 
được Chính phủ giao thực hiện các mục 
tiêu về phát triển nông nghiệp và nông 
thôn. Hệ thống HTX nông nghiệp Nhật 
Bản được phân làm 3 cấp, hoạt động với 
tôn chỉ dựa vào sự nỗ lực hợp tác giữa 
các HTX nông nghiệp cấp cơ sở, các liên 
đoàn cấp tỉnh và cấp trung ương tạo 
thành một bộ máy thống nhất hoàn 
chỉnh từ trung ương đến địa phương. 
Vai trò của các HTX và tổ chức kinh tế 
HTX dịch vụ đã thúc đẩy quá trình tích 
tụ, tập trung ruộng đất và chuyên môn 
hoá sâu theo hướng thương mại hoá 
trong nông nghiệp nước này.  

e, Chính sách hỗ  trợ nông nghiệp 

Về chính sách giá cả, đặc biệt chính 
sách trợ giá cho lúa gạo khá lớn, đã kích 
thích sản xuất và dẫn đến sản xuất 
thừa gạo. Từ năm 1970, Nhật Bản bắt 
đầu hạn chế mức sản xuất gạo, do vậy 
Nhật Bản chỉ đáp ứng được 40% nhu 
cầu lương thực trong nước so với 79% 

của năm 1960. Theo quan điểm an ninh 
lương thực là mục tiêu số một nên 
ngành nông nghiệp được bảo hộ rất cao. 

Cuối năm 1999 Nhật Bản đã đưa ra 
“Luật cơ bản mới về lương thực, nông 
nghiệp và khu vực nông thôn” với nhiều 
hứa hẹn về những cải cách mới trong 
lĩnh vực nông nghiệp. Song thực tế cải 
cách nông nghiệp diễn ra hết sức chậm 
chạp và Nhật Bản vẫn duy trì mức thuế 
cao đối với một số mặt hàng như gạo, 
lúa mỳ và các sản phẩm từ sữa, nếu 
đem so sánh về chính sách giữa các 
nước, khối nước khác nhau như Mỹ, 
Eu,... Với việc duy trì mức thuế cao, 
Nhật Bản phải đối mặt với những phản 
ứng của các đối tác thương mại trên các 
diễn đàn song phương và đa phương về 
sức ú quá lớn của Nhật Bản đối với tiến 
trình tự do hoá trong lĩnh vực nông 
nghiệp. Đồng thời, chính sách hỗ trợ 
nông nghiệp kéo dài của Nhật Bản đã 
đẩy giá nông phẩm trong nước lên cao, 
song nó lại làm giảm sức mua của người 
tiêu dùng, làm tổn thương tới các nhà 
cung cấp khác trên cơ sở tạo ra các ảnh 
hưởng kinh tế mang tính dây chuyền; 
Bên cạnh đó nó cũng làm cho tính cạnh 
tranh của khu vực này về mặt dài hạn 
và khả năng đảm bảo an ninh lương 
thực của Nhật Bản bị giảm sút. 

Tuy nhiên, Nhật Bản luôn có chính 
sách hỗ trợ kịp thời để khuyến khích 
phát triển nông nghiệp như: hỗ trợ xây 
dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp các trang 
thiết bị, vật tư cho nông nghiệp, cung 
cấp thông tin, xúc tiến thương mại, cho 
vay vốn tín dụng,... 

2. Về phát triển nông thôn 

a, Chính sách “ly nông bất ly hương” 

Với chính sách “ly nông bất ly 
hương”, Nhật Bản đã thực hiện thành 
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công với hai nhóm chính sách chính: 
phát triển doanh nghiệp nông thôn và 
đưa công nghiệp lớn về nông thôn để tạo 
sự gắn bó hài hoà phát triển nông thôn 
với phát triển công nghiệp, xoá bỏ 
khoảng cách về mức sống giữa đô thị và 
nông thôn. Đây là một thành công chưa 
từng có ở các nước CNH trước đây và 
hiện đây vẫn là thách thức lớn cho mọi 
quốc gia trong quá trình CNH. ở Nhật 
Bản, không chỉ các ngành công nghiệp 
chế biến nông sản mà cả các ngành cơ 
khí, hoá chất đều được phân bố trên 
toàn quốc. Từ khi bắt đầu CNH (năm 
1883), 80% nhà máy lớn đã được xây 
dựng ở nông thôn; 30% lao động nông 
nghiệp tham gia hoạt động phi nông 
nghiệp, năm 1960 tỷ lệ này tăng lên 
66%. Nhờ chủ trương này mà công 
nghiệp sử dụng được một nguồn lao 
động rẻ, dân cư nông thôn có thu nhập 
cao. Năm 1950 thu nhập phi nông 
nghiệp đóng góp gần 30% tổng thu nhập 
của cư dân nông thôn Nhật Bản, năm 
1990 tăng lên tới 85%.  

b, Phát triển cộng đồng nông thôn 
qua các tổ chức HTX 

Góp phần vào việc đưa công nghiệp 
về nông thôn, các HTX và tổ chức kinh 
tế hợp tác dịch vụ nông nghiệp đã đóng 
một vai trò hết sức quan trọng trong 
xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, 
cung ứng vật tư và tiêu thụ nông sản. 
HTX nông nghiệp được xây dựng trên 
nền tảng làng xã nông thôn Nhật Bản. 
Trong mỗi làng xã, những mối quan hệ 
nhiều chiều đa dạng đã tồn tại từ rất 
lâu giữa các gia đình, giữa những người 
nông dân. Tận dụng ưu điểm này, HTX 
nông nghiệp được xây dựng trên cơ sở 
cộng đồng nông thôn để tạo quan hệ 
cộng đồng mới vững chắc được bắt 
nguồn từ bên trong cộng đồng làng xã. 

Do vậy, HTX cũng rất chú trọng đến các 
hoạt động mang tính cộng đồng để làm 
cho cuộc sống ở nông thôn tốt đẹp hơn.  

3. Về vấn đề nông dân 

ở Nhật Bản, sau khi cải cách ruộng 
đất người nông dân có ruộng cày và các 
tư liệu sản xuất khác, các chính sách 
thúc đẩy sản xuất phát triển được áp 
dụng nhằm tiếp sức cho đối tượng nông 
dân này và họ đã thực sự trở thành một 
tầng lớp xã hội quan trọng trong xã hội. 
Để khuyến khích nông dân đầu tư sản 
xuất kinh doanh, Nhật Bản đánh thuế 
nông nghiệp theo hạng đất và ổn định 
hàng chục năm, giá nông sản duy trì ở 
mức cao, giá vật tư được giữ thấp. 

Tầng lớp nông dân nhỏ cạnh tranh 
thành công trên thị trường là nhờ kinh 
tế hợp tác rất phát triển. Gần 100% 
nông dân ở Nhật Bản là hội viên nông 
hội và xã viên HTX. Hệ thống HTX và 
nông hội được tổ chức theo nguyên tắc 
hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng và dân 
chủ ra quyết định. Các cấp quản lý có 
trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ 
được nông dân uỷ thác, bảo vệ và phản 
ánh quyền lợi của nhân dân. Trên cơ sở 
là tổ chức thực sự của dân, vì dân và do 
dân, HTX và nông hội được nhà nước hỗ 
trợ và trao cho các quyền hết sức quan 
trọng, quyết định vận mệnh sống còn của 
sản xuất và đời sống nông dân. HTX là 
kênh tiêu thụ nông sản chính cho phần 
lớn nông sản, cung ứng vật tư, máy móc 
thiết bị, tín dụng, bảo hiểm rủi ro, 
khuyến nông. Từ năm 1990, HTX còn mở 
rộng hoạt động ra các lĩnh vực phúc lợi 
xã hội như y tế, giáo dục, văn hoá, cải 
thiện điều kiện sống, du lịch, tư vấn 
nông nghiệp và đặc biệt là thương mại. 

ở nước phát triển như Nhật Bản 
hiện nay, tỷ lệ dân nông thôn chỉ còn 
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gần 5% dân số, nhưng chế độ đảm bảo 
số phiếu bầu theo địa bàn bầu cử (không 
căn cứ theo tỷ lệ dân cư) cho phép một 
lá phiếu nông thôn có giá trị bằng 3 lá 
phiếu thành thị trong bầu cử Hạ nghị 
viện, 6 lá phiếu với bầu cử thượng nghị 
viện. Vì vậy các quyết định quan trọng 
về đầu tư kết cấu hạ tầng, chính sách 
thương mại,... đều không thể coi nhẹ 
quyền lợi của cư dân nông thôn. Đó là lý 
do vì sao chính sách của quốc gia này 
rất cứng rắn trong những vấn đề liên 
quan đến tự do hoá thương mại trong 
nông nghiệp. 

II. Một số gợi mở chính sách cho Việt Nam 

1. Tình hình nông nghiệp, nông 
thôn hiện nay của Việt Nam 

Cũng giống như nhiều nước đi trước, 
ở Việt Nam đã xuất hiện tình trạng “coi 
nhẹ nông nghiệp” làm nông nghiệp tăng 
trưởng chậm dần. Giai đoạn 1995-2000, 
tốc độ tăng GDP riêng của nông nghiệp 
là 4%, thì giai đoạn 2000-2005 giảm 
xuống còn 3,7%; năm 2006 còn 2,8% và 
năm 2007 giảm xuống còn 2,3%. Mặc dù 
trong 20 năm trở lại đây, sản xuất nông 
nghiệp Việt Nam đã đạt mức phát triển 
cao, GDP nông - lâm - thuỷ sản tăng 
trung bình trên 4%/năm, song nhìn 
chung, sản xuất nông nghiệp chưa hiệu 
quả, chất lượng nông sản thấp. Khối 
lượng hàng hoá xuất khẩu lớn nhưng 
chủ yếu là nông sản thô, giá trị gia tăng 
nhờ chế biến, tiếp thị thấp. Hiệu quả 
sản xuất thấp nên nông dân không gắn 
bó với nông nghiệp, sức đẩy lao động ra 
từ nông nghiệp khá lớn.  

Trong khi đầu tư toàn xã hội cho 
nông nghiệp giảm từ 13,8% năm 2000 
xuống còn 7,5% năm 2006, thì các 
chương trình đầu tư công lớn như đầu 
tư cho  thuỷ lợi, giao thông, cho trồng 

rừng, cho nghiên cứu khoa học, cho đào 
tạo, giáo dục, khuyến nông, quy hoạch... 
thực hiện chưa hiệu quả. Việc hỗ trợ, 
đầu tư thấp cho nông nghiệp khiến cho 
liên kết giữa nông nghiệp và công 
nghiệp rất khó khăn.  

Lao động trong lĩnh vực nông nghiệp 
chiếm trên 56% tổng số lao động cả nước 
nhưng đến năm 2006, cả nước mới có 
7.237 HTX nông nghiệp thu hút 5% lao 
động nông – lâm – ngư nghiệp. HTX 
chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường, 
chưa có sức hấp dẫn, thu hút xã viên và 
người lao động gắn bó tích cực xây dựng 
HTX. Vai trò, vị thế tiếng nói của HTX 
trong kinh tế - xã hội rất yếu kém.  

2. Một số gợi mở chính sách cho Việt 
Nam 

Các kinh nghiệm thành công ở Nhật 
Bản rất rõ ràng, song điều quan trọng là 
việc áp dụng xử lý để phát triển nông 
nghiệp, nông thôn ở Việt Nam sao cho có 
hiệu quả. Bài viết xin nêu ra một số gợi 
mở chính sách cho Việt Nam như sau: 

Thứ nhất, tăng cường đầu tư vào 
phát triển nghiên cứu có chọn lọc; tích 
cực chuyển giao công nghệ, đào tạo và 
dạy nghề cho nông dân nhằm phát huy 
tài nguyên con người và áp dụng khoa 
học – công nghệ có hiệu quả. Đây là 
động lực chính cho tăng trưởng nông 
nghiệp tương lai, tạo ra bước đột phá về 
năng suất, chất lượng của nông sản; 
tăng khả năng cạnh tranh ở trong nước 
và ngoài nước. 

Thứ hai, có chính sách bảo hộ hợp lý 
đối với nông sản trên cơ sở tuân thủ các 
quy định của WTO cùng các chính sách 
hỗ trợ khác. Chính sách hỗ trợ trong 
nông nghiệp gồm 2 loại: hỗ trợ trong 
nước và trợ cấp xuất khẩu. Nông dân 
Việt Nam vẫn cần tiếp tục nhận được 
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những hỗ trợ khác để giúp đỡ nông dân 
trong phát triển sản xuất nông sản 
nhằm xoá đói giảm nghèo. Nhà nước 
cần hỗ trợ mạnh cho các HTX, hội nông 
dân để giúp các tổ chức này hoạt động 
tốt trong vai trò cung ứng vật tư nông 
nghiệp thiết yếu, đào tạo, dạy nghề, 
cung cấp thông tin, hỗ trợ kinh phí, điều 
kiện sinh hoạt, buôn bán xuất khẩu 
nông sản, bảo vệ lợi ích của người nông 
dân. Sự phát triển của các tổ chức HTX 
và hội nông dân giúp cho cộng đồng xã 
hội nông thôn phát triển hài hoà cả về 
kinh tế, xã hội, chính trị và môi trường. 

Thứ ba, hiện tích tụ ruộng đất bình 
quân ở Việt Nam chỉ có 0,6 ha/hộ vào 
loại thấp nhất thế giới, điều này dẫn 
đến sản xuất phân tán manh mún, năng 
suất không cao, không hiệu quả. Chính 
sách dồn điền đổi thửa cho phép xử lý 
vấn đề đất đai manh mún, song cần có 
những tác động hỗ trợ cần thiết của 
Chính phủ trong tiến trình này, và nên 
tiến hành từng bước tích tụ ruộng đất 
gắn với phân công lại lao động trong 
nông thôn, nông nghiệp trên cơ sở phát 
triển kinh tế hộ gia đình. 

Thứ tư, kiên quyết thực hiện liên kết 
nông nghiệp, nông thôn với công nghiệp 
và đô thị nhằm thu hẹp khoảng cách 
giữa đô thị và nông thôn. Hoạch định rõ 
chiến lược phát triển công nghiệp gắn với 
nông nghiệp về thu hút lao động, chế 
biến nông phẩm, cung cấp vật tư, máy 
móc cho nông nghiệp. Điều chỉnh kế 
hoạch mở rộng các đô thị lớn thành xây 
dựng nhiều thành phố vệ tinh nhỏ nằm ở 
nông thôn. Cải thiện hệ thống giao thông 
để cư dân nông thôn và đô thị có thể di 
chuyển cư trú thuận lợi.  

Thứ năm, để tạo điều kiện cho người 
nông dân có thể tự tăng được thu nhập 

và có động lực ở lại nông thôn, Chính 
phủ cần xây dựng hạ tầng cơ sở tốt, đào 
tạo dạy nghề tốt ở nông thôn để tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc xây dựng nhà 
máy ở nông thôn vì xây dựng ở nông 
thôn sẽ rẻ hơn đô thị. Nông thôn nếu 
tìm được những ngành nghề có ưu thế 
để phát triển (phát triển các doanh 
nghiệp công nghiệp chế biến, các ngành 
công nghiệp sản xuất vật tư, thiết bị cho 
nông nghiệp và hàng tiêu dùng cho 
nông thôn...) sẽ hình thành nhiều đô 
thị. Việc này vừa giúp tăng thu nhập 
cho cư dân nông thôn vừa giúp giảm áp 
lực dân nông thôn đổ dồn vào thành thị. 
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(Tiếp theo trang 22) 

Nhưng tích cực phải trên cơ sở có sự chủ 
động. Hay nói cách khác không phải 
chúng ta hội nhập kinh tế quốc tế một 
cách vô điều kiện, bằng mọi giá. Hội 
nhập kinh tế quốc tế phải “lấy phục vụ 
lợi ích đất nước làm mục tiêu cao nhất” 
(3, tr.114), “mở rộng kinh tế đối ngoại 
gắn với nâng cao khả năng độc lập tự 
chủ của nền kinh tế” (3, tr.187). Chủ 
động tham gia vào cuộc đấu tranh cùng 
các nước trên thế giới vì một hệ thống 
quan hệ kinh tế quốc tế bình đẳng, cùng 
có lợi, đảm bảo lợi ích của các nước đang 
phát triển và chậm phát triển. Đấu 
tranh ngăn chặn việc các tổ chức quốc tế, 
các thiết chế kinh tế quốc tế ban hành 
những qui tắc, định chế quốc tế bất bình 
đẳng, bất lợi cho các nước chậm phát 
triển, đang phát triển. “Chủ động tham 
gia cuộc đấu tranh chung vì quyền con 
người... kiên quyết làm thất bại các âm 
mưu, hành động xuyên tạc và lợi dụng 
các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân 

tộc”, “tôn giáo” hòng can thiệp vào công 
việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và ổn 
định chính trị của Việt Nam” (3, tr.113). 

Chủ động và tích cực hội nhập kinh 
tế quốc tế, không chỉ có ý nghĩa trong 
phát triển kinh tế, mà còn đảm bảo sự 
độc lập của đường lối chính trị, phát 
triển đất nước theo định hướng XHCN 
bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. 
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